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Chu¬ng I

1.1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết.

   Sau khi đồ án quy hoạch chi tiết các khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương được phê duyệt theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình, UBND xã Bình Dương đã tiến hành từng bước thực hiện lập dự án…Đến nay căn cứ tình hình thực tế nhưu cầu sử dụng đất tại địa phương căn cứ đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Ủy ban nhân xã Bình Dương nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch các khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương với những nội dung sau.
Điều chỉnh giai đoạn thực hiện quy hoạch, trong đó giai đoạn 1 gồm có khu đất thôn Bùng và thôn Gia Phú ( khu số 2). Giai đoạn 2 gồm khu đất tại thôn Phương Độ, thôn Gia Phú ( khu số 1) thôn Đìa.
Điều chỉnh ranh giới quy hoạch Điểm dân cư thôn Bùng và thôn Gia Phú khu số 2 đảm bảothu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, phù hợp với hiện trạng thực tế khu quy hoạch.
1.2. Các cơ sở pháp lý của đồ án điều chỉnh quy hoạch
- Căn cứ luật xây dựng số 50/2015/QH-13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH-12 ngày 17/06/2009.

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoach xây dụng. 

- Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31-3-2008 của Bộ xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22-7-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

- Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Căn cứ Văn bản số 2437/UBND-XDCB ngày 06/11/2013 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương, huyện Gia Bình.


- Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình V.v Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương.


- Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình V.v Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết các khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương.
- Căn cứ vào công văn số 478/CV-UBND ngày 17/07/2019, công văn số 599/CV-UBND ngày 16/08/2019 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình V.v Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết các khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương, huyện Gia Bình.
Chương II
Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng khu đất xây dựng

2.1.   Đặc điểm điều kiện tự nhiÖn ( không thay đổi)
2.1.1. Vị trí, quy mô và ranh giới lập quy hoạch

a- Vị trí:


Giai đoạn 1 ; Điểm dân cư các thôn Bùng và thôn Gia Phú khu số 2 có vị trí cụ thể như sau.

* Thôn Bùng : 


+ Phía Tây Bắc giáp với khu dân cư.


+ Phía Đông Bắc giáp với đường bê tông đi TL282.

          + Phía Tây Nam giáp với ruộng canh tác.

          + Phía Đông Nam giáp khu dân cư 


*Thôn Gia Phú: (khu số 2)

+ Phía Bắc giáp với khu dân cư thôn Bùng Hạ.


+ Phía Đông giáp với ruộng canh tác và đường bê tông liên thôn.

          + Phía Tây giáp với đường bê tông liên thôn đi TL282

          + Phía Nam giáp khu dân cư.

Giai đoạn 2 ; Điểm dân cư thôn Phương Độ, thôn Bùng (khu số 1), thôn Đìa như sau


* Thôn Phương Độ : 


+ Phía Bắc giáp với đường bê tông đi huyện Lương Tài.


+ Phía Đông giáp khu dân cư và ruộng canh tác.

          + Phía Tây giáp ao nuôi trồng thủy sản và ruộng canh tác.

          + Phía Nam giáp ruộng canh tác và công trình công cộng theo quy hoạch

* Thôn Gia Phú (khu số 1) : 


+ Phía Tây giáp với khu dân cư.


+ Phía Đông Bắc giáp ruộng canh tác.

          + Phía Tây Nam giáp đường bê tông đi huyện Lương Tài.

          + Phía Đông Nam giáp ao nuôi trồng thủy sản. 
* Thôn Đìa : 


+ Phía Bắc giáp với khu dân cư.


+ Phía Đông giáp ruộng canh tác.

          + Phía Tây giáp khu dân cư và công trình công cộng.

          + Phía Nam giáp ruộng canh tác. 
         b- Quy mô : 
Giai đoạn 1 : Quy mô hai điểm dân cư thôn Bùng và thôn Gia Phú (khu số 2) theo phê duyệt có tổng diện tích diện tích S=32.797,9m2, Sau điều chỉnh ranh giới có tổng diện tích S=34.002,2m2.
Dân số dự kiến khoảng 620 dân.

Giai đoạn 2 : Quy mô ba điểm dân cư thôn Phương Độ và thôn Gia Phú (khu số 1), thôn Đìa có quy mô không thay đổi tổng diện tích S=28.962,6m2.
Dân số dự kiến khoảng 580 dân.
2.1.2. Địa hình 
Khu vực quy hoạch là ruộng canh tác nằm dải khắp các thôn trong xã Bình Dương, về địa hình khu quy hoạch: có địa hình tương đối bằng phẳng, không có công trình văn hoá và quốc phòng. Khi lập quy hoạch cần tiến hành thiết kế để đảm bảo cao độ thiết kế cho lô đất thoát nước được thuận lợi, không ngập úng sau khi đi vào xây dung hạ tầng và xây dựng công trình. 

2.1.3. Các yếu tố khí hậu.


Khu vực nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng trực tiếp khí hậu và chế độ thuỷ văn của khu vực.


Độ ẩm trung bình năm là 70 %


Độ ẩm tuyệt đối thấp: 59 %


Độ ẩm tuyệt đối cao: 88%


Tốc độ gió lớn nhất là 28 m/s chủ yếu đổ từ biển Đông vào.


Mùa nắng kéo dài gây nên hạn hán từ (tháng 5 đến tháng 12) làm cho khu vực trở nên khô và nóng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, vật nuôi trong khu vực. 


Sương mù xuất hiện thường xuyên ở khu vực nhất là vào những ngày mùa đông từ tháng 10 đến tháng 2 gây ảnh hưởng đến nông nghiệp và cuộc sống của người dân.

2.1.4. Địa chất, thủy văn.


Khu vực thiết kế hoàn toàn nằm trong khu vực chịu tác động của thủy văn như mực nước lên xuống của sông Đuống và sông Thái Bình. 

2.1.5. Thuỷ văn đường:


Khu đất quy hoạch thuộc xã Bình Dương, qua điều tra cho thấy mực nước thường xuyên ở đây không có gì đặc biệt, lượng nước mưa được tiêu thoát dễ dàng tới hồ ao lân cận khu đất quy hoạch. Nên cao trình thiết kế của các tuyến đường nội bộ phải đảm bảo ổn định không bị ngập lụt, phù hợp với cao trình quy hoạch tổng thể xã Bình Dương.

Bảng tổng hợp các yếu tố khí hậu khu vực

	TT
	Các đặc trưng
	Số liệu

	1
	Nhiệt độ trung bình năm (OC)
	23.5

	2
	Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất (OC)
	32.4

	3
	Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất (OC)
	13.8

	4
	Nhiệt độ tối cao tuyệt đối (OC)
	40

	5
	Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối (OC)
	1.4

	6
	Lượng mưa trung bình năm (mm)
	1600

	7
	Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất (mm)
	410.4

	8
	Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất (mm)
	23.6

	9
	Độ ẩm tương đối trung bình năm (%)
	70.0

	10
	Độ ẩm tương đối tối thấp (%)
	56.0

	11
	Tốc độ gió trung bình năm (m/s)
	1.0

	12
	Tốc độ gió lớn nhất (m/s)
	28.0


2.1.6. Điều kiện địa chất công trình.

a/. Đặc điểm địa chất:

Theo tài liệu của tổng cục địa chất, đây là miền đất ổn định ít có biến động về mặt địa chất lên khi xây dựng công trình khá ổn định và đảm bảo các yêu cầu về nền địa chất khi thiết kế công trình. 


b/. Động đất:

  Bắc Ninh nằm trong vùng động đất có cấp địa chấn cấp 7 (MSK) với tần suất lặp lại B1 >= 0,005. Chu kỳ T1 <= 200 năm.

2.2. Đặc điểm hiện trạng ( không thay đổi ).
2.2.1. Hiện trạng:
Hiện trạng khu đất quy hoạch là các khu ruộng canh tác nên mặt bằng khá bằng phằng thuận lợi cho tiến hành quy hoạch và thực hiện thi công hạ tầng.

Khu quy hoạch nằm trong bán kính phục vụ của các công trình công cộng phục vụ dân sinh như, nhà văn hóa, nhà trẻ, trường học, trụ sở UBND xã vì vậy thuận tiện cho người dân trong khu quy hoạch.

Tuyến đường chính liên hệ với các khu quy hoạch hiện nay hầu hết là những tuyến đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa. Các khu đất đều được tiếp cận trực tiếp với các tuyến đường lớn ra đường TL282.

Khi hậu và lượng mưa ở khu vực quy hoạch ổn định và ít biến động. 

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai và công trình: 

Các điểm dân cư nông thôn thôn xã Bình Dương đều nằm trong quy hoạch chung nông thôn mới xã đã được thẩm định phê duyệt quy hoạch tổng thể. Khu vực quy hoạch hiện tại chủ yếu tiếp giáp với khu dân cư cũ, hiện trạng quy hoạch xử dụng đất của toàn xã theo quy hoạch chung đến năm 2020 như sau.

	TT
	Tên các điểm dân cư nông thôn của xã
	Số lượng các điểm QH
	Quy mô năm 2015 

(ha)
	Quy mô năm 2020 (ha)

	1
	Thôn Bùng 5.2815-2.4-0.05-0.5-2 
	02
	0,865
	1,778

	2
	Thôn Đìa
	01
	1,423
	2,925

	3
	Thôn Gia Phú
	02
	1,953
	4,014

	4
	Thôn Phương Độ
	01
	0,746
	1,535

	
	Tổng cộng
	06
	4,987
	10,252


Các công trình công cộng phụ vụ dân sinh trong xã gồm có một nhà văn hóa và  nhà trẻ mẫu giáo đang được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch chung nông thôn mới của toàn xã Binh Dương. 

2.2.3. Hiện trạng hạ tầng xã hội và dịch vụ:
Hạ tầng khu đất quy hoạch đang được tiến hành xây dựng theo quy hoạch chung, sau khi tiến hành quy hoạch xong những điểm dân cư xẽ tạo ra một nguồn vốn để tái đầu tư hoàn thiện các công trình công cộng phụ vụ dân sinh và hạ tầng nông thôn.

Nguồn điện để đấu nối cho điểm dân cư hết sức thuận lợi và được lấy từ mạng lưới điện cấp cho các thôn hiện nay tại khu vực phía Nam khu đất dự án.
Khu vực quy hoạch cũng liên hệ trực tiếp với các công trình công cộng phục vụ dân sinh như nhà trẻ nhà văn hóa, trường học thuận lợi cho sử dụng các dịch vụ công cộng với bán kính tối thiểu cho phép.

2.2.4. Hiện trạng kỹ thuật hạ tầng và vệ sinh môi trường:

a/. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.

Nền xây dựng: Khu đất quy hoạch hiện trạng là khu đất ruộng canh tác vì vậy mặt bằng khu đất khá bằng phẳng thuận lợi cho việc san lấp tạo mặt bằng thi công hạ tầng.

Thoát nước mưa: Khu vực quy hoạch hiện nay chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ, hiện tại nước mưa và nước thải của khu dân các thôn chủ yếu là thoát nước tự do không theo quy hoạch do vậy việc đấu nối thoát nước với khu dân cư cũ là khó khăn. Vì vậy thoát nước của các điểm dân cư của trong xã được đặt chờ, sau khi hệ thống thoát nước toàn xã được hoàn thành xẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước chung này.

b/.Giao thông:
Giao thông đối ngoại:(ngoài gianh giới thiết kế).

Giao thông đối ngoại của các điểm dân cư xã Bình Dương hiện nay chỉ có tuyến đường TL282 chạy qua trung tâm xã. 

Giao thông nội bộ:

Hiện tại các khu đất đều tiếp giáp với các trục đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hoá có mặt cắt theo quy hoạch từ 5,00m – 7,00m.

c/.  Cấp nước: 

Khu vực quy hoạch hiện tại chưa có hệ thống cấp nước sạch vì vậy vị trí đấu nối để cấp nước cho khu vực  được thiết kế để đầu chờ đấu nối cấp nước sạch theo trục đường liên thôn, liên xã, sau khi hệ thống cấp nước khu vực hoàn thiện xẽ đấu nối với hệ thống cấp nước này.

Cấp nước cho các điểm dân cư sử dụng mạng mạch cụt đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực, tuyến cấp nước sử dụng đường ống có đường kính ống HDPE D50mm – D110mm.


d/. Hệ thống cấp điện: 


Khu vực thiết kế tiếp giáp với tuyến đường điện cấp cho các khu dân cư đã có vì vậy rất thuận lợi cho việc cấp điện cho các điểm dân cư.

e/. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải, điểm thu gom, xử lý chất thải rắn: Rác thải sau khi được thu gom từ từng hộ gia đình xẽ được công nhân vệ sinh môi trường thu gom về nơi tập kết rác từ đây rác xẽ được đưa đi sử lý tại các khu chôn lấp và sử lý rác tập trung. Nước thải chủ yếu là nươc sinh hoạt, do đó được xử lý tại chỗ bằng bể tự hoại sau đó được thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của xã.
- Môi trường: Điểm dân cư quy hoạch có môi trường đảm bảo các chỉ số về không khí, đảm bảo về các chỉ số cho phép về môi trường sống.
2.2.5. Các dự án đầu tư liên quan đối với khu vực thiết kế:


- Dự án xây dựng đường TL282.

- Dự án xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh trong xã.
2.3. Đánh giá chung:

a/ Thuận lợi:


Các khu đất quy hoạch nằm giáp với khu dân cư đã có nên rất thuận tiện cho người dân khi tới ở. Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và mạng lưới các khu dân cư của xã Bình Dương theo quy hoạch nông thôn mới đã phê duyệt và tiến tới hoàn thành mục tiêu nông thôn mới mà Chính phủ đề gia.


Được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân nên thuận lợi cho quá trình thu hồi phần đất thuộc khu đất canh tác, địa hình khu đất quy hoạch bằng phẳng. 
Mạng điện hiện có của các khu dân cư cũ thuận lợi cho việc đấu nối.


Liên hệ chặt chẽ với các công trình công cộng phục vụ dân sinh.

b/ Khó khăn:  


Hệ thống hạ tầng cấp, thoát nước của khu vực chưa được quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh nên khi quy hoạch điểm dân cư nông thôn mới xẽ gặp kho khăn khi cung cấp nguồn nước sạch cho người dân cũng như thoát nước.
c/ Cơ hội:


Dự án khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới của xã hiện nay đang được người dân các thôn có dự án rất quan tâm, đây là điều kiện và thuận lợi để cho điểm dân cư mới của các thôn và các khu dân cư cũ kết nối bắt nhịp đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại đông thời nâng cao chất lượng sống của người dân. Với không gian công cộng, các công trình phục vụ dân sinh làm cho đời sống tình thân và văn hóa cộng đồng phát triển. Tạo điều kiện chuyển đổi đời sống kính tế vật chất phát triển nông thôn mới theo định hướng của chính quyền và đảng bộ Xã.
d/ Thách thức:


Quy hoạch nông thôn mới là một tiền đề để thay đổi chuyển dịch kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, giúp các cấp có thầm quyền quản lý và sử dựng đất đai, các công trình hạ tầng ký thuật một cách hiệu quả. Nhưng cùng với đó là những thách thức đặt ra về quá trình quản lý sử dụng hiệu quả quỹ đất còn lại cho canh tác nông nghiệp, qua trình phát triển và xây dựng nông thôn mới và xây dựng điểm dân cư nông thôn xẽ tác động rất lớn đến cảnh quan môi trường, phong tục tập quán nếp sống của người dân, đẩy nhanh quá trình đô thi hóa. Trước những điều thách thức đó việc quy hoạch điểm dân cư và xây dựng nông thôn mới đặt ra cho đảng bộ chính quyền xã Bình Dương những vấn đề về quản lý xây dựng nông thôn mới, từ đó cần phải có định hướng và nghiên cứu hợp lý để đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới theo đúng định hướng, tránh mất đi bản sắc truyền thống phá vỡ cảnh quan và phát triển một cách bền vững.
e/ Kêt luận:


Từ những thuận lợi và khó khăn cũng như những thách thức cho thấy việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để dấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương theo văn bản số 2437/UBNĐ�XCB ngày 06/11/2013 và số 1081/UBNĐ�XCB ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh là rất phù hợp với chủ trương của xã và được sự đồng thuận người dân địa phương.
Chương III
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

3.1. Các yêu cầu chung của quy hoạch tổng thể đối với khu vực thiết kế 
( không thay đổi)
3.1.1. Mục tiêu:


Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Cụ thể hoá chủ trương đầu tư xây dựng Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới và điểm dân cư theo quy hoạch chung đã được phê duyệt của xã Bình Dương.

Làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư các điểm dân cư. Đáp ứng nhu cầu phát về đất ở và dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất làm các công trình phúc lợi, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá ở nông thôn. 

Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực. 

Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

3.1.2. Nhiệm vụ:


Xác định ranh giới và quy mô lập quy hoạch chi tiết, ranh giới điều chỉnh quy hoạch.
Điều tra và đánh giá hiện trạng về tự nhiên, kỹ thuật, đất đai của khu đất dự kiến quy hoạch.

Xác định tổng thể phân khu chức năng phát triển dài hạn của Khu nhà ở với các khu dân cư dịch vụ khác đã được phê duyệt quy hoạch, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng.

Lựa chọn các tiêu chuẩn áp dụng phù hợp để có giải pháp thiết kế quy hoạch hợp lý.


Lập phương án quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có tính thẩm mỹ cao, hài hoà với cảnh quan khu vực. 

Đảm bảo mối quan hệ tốt về hệ thống kết cấu hạ tầng giữa nội bộ Khu nhà ở với bên ngoài.

Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường do tác động đô thị hoá ở nông thôn.

3.1.3. Quan điểm lập quy hoạch.


Đảm bảo cảnh quan môi trường khu vực.


Đảm bảo nâng cao giá trị sử dụng đất.


Thuận lợi cho công tác quản lý xây dựng.


Đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.


Đảm bảo hài hoà với lợi ích cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực

3.2. Quy mô và tính chất khu vực nghiên cứu ( không thay đổi).
3.2.1. Tính chất khu dân cư:

Là khu nhà ở nông thôn được thiết kế đồng bộ về kiến trúc cũng như hạ tầng kỹ thuật.
3.2.2. Quy mô khu nhà ở để đấu giá QSDĐ.
Giai đoạn 1 : Quy mô hai điểm dân cư thôn Bùng và thôn Gia Phú (khu số 2) theo phê duyệt có diện tích S=32.797,9m2, Sau điều chỉnh ranh giới S=34.002,2m2.

Dân số dự kiến khoảng 620 dân.

Giai đoạn 2 : Quy mô ba điểm dân cư thôn Phương Độ và thôn Gia Phú (khu số 1), thôn Đìa có quy mô không thay đổi S=28.962,6m2.
Dân số dự kiến khoảng 580 dân.
3.3.  Chỉ tiêu phân khu chức năng ( không thay đổi).
3.3.1.  Chỉ tiêu xây dựng: Căn cứ vào quy mô, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân thôn trong giai đoạn trước mắt và khả năng áp dụng trong tương lai, chúng tôi đề xuất áp dụng theo "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng"
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	m2/người
	

	-
	Đất ở
	m2/người
	≥25

	-
	Đất công trình dịch vụ
	m2/người
	≥5

	-
	Cây xanh, TDTT trong đơn vị ở
	m2/người
	≥2

	-
	Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	m2/người
	≥5

	2
	Tầng cao xây dựng
	
	

	
	 - Nhà liên kế
	tầng
	3 - 5

	3
	Mật độ xây dựng 
	
	

	
	 - Nhà liên kế
	%
	70 - 90


          Diện tích của lô đất  liền kề  ≥ 75m2.

          Chiều sâu của lô đất liền kề ≥ 10m.
3.3.2. Các chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy họach san nền:

- Không ngập lụt. Cao độ san nền theo hạ tầng giao thông đã có.

- Khối lượng thi công ít nhất.



- An toàn sử dụng.


- Thoát nước thuận lợi.

Chỉ tiêu thiết kế:


- San lấp nền thành từng lớp đầm nén đạt K=0,85


- Vật liệu đắp nền được khai thác từ nơi khác về .


- Mái dốc nền đắp m=1:1.5


- Phần nền đường được đầm nén đạt k=0,98 cho 30cm trên cùng, phía dưới đạt K=0,95.

b. Quy hoạch giao thông:
· Quy mô mặt cắt đường được tính toán với chiều rộng 14,0m -17,5m, với mô đuyn chiều rộng lòng đường từ 3,0m – 3,75m.

· Độ dốc dọc tối đa của đường imax= 8%

· Độ dốc ngang mặt đường in = 2%

· Bán kính cong bó vỉa tại các ngã 3, ngã 4 là: R = 8.0m-15.0 m

Tiêu chuẩn thiết kế đường trong khu dân cư lấy theo TCXDVN104-2007 đường đô thị - yêu cầu thiết kế; TCVN 104-2007 đường ôtô - tiêu chuẩn thiết kế.  

- Đường trong khu quy hoạch được thiết kế là đường bê tông lộ giới từ 14,0m – 17,5m nối liên với đường bê tông có sẵn của khu dân cư.

c. Chỉ tiêu về môi trường:

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn tác động tới khu dân cư lân cận trong khi san ủi mặt bằng bằng nhiều biện pháp như: che chắn khu vực thi công với xung quanh, làm ẩm bề mặt đất, sử dụng xe tốt, nhiên liệu đốt có nồng độ than bụi thấp.

Giảm ô nhiễm tới nguồn nước bằng cách: xử lý nước thải thi công, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung. Tách dầu mỡ và bùn đất của nước mặt trước khi thải ra ngoài.

Quan trắc kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án.

Thu gom chất thải rắn và đưa về khu vực xử lý chung.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước:


Các tiêu chuẩn và tài liệu thiết kế.

- TCVN 4449 - 1987 - Tiêu chuẩn thiết kế Quy hoạch đô thị.

- Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình tiêu chuẩn thiết kế 20TCN33-2006.


- Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình tiêu chuẩn thiết kế 20TCN51- 2006.


- Mạng lưới thoát nước –GS.TSKH.Trần Hữu Uyển.


- Thoát nước –tập 1-Mạng lưới thoát nước.


- Mạng lưới cấp nước.


- Các bảng tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước-PGS.TSKH Trần Hữu Uyển. 


- Các bảng tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước-ThS Nguyễn Thị Hồng. 


- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam tập 6.


Cơ sở thiết kế.

- Quy hoạch sử dụng đất và giao thông của đồ án.


- Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500, các tài liệu tham khảo khác có liên quan.


Nguyên tắc thiết kế.

-  Hệ thống nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. 


-  Độ dốc thiết kế i=imin. Chiều sâu chôn cống h= 0.7


- Cống được nối theo phương pháp nối đỉnh. Vận tốc thiết kế đối với cống bê tông cốt thép v=7m/s.

* Thoát nước mưa:

a. Cơ sở thiết kế

+ TCVN 4478 : 1987: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong công trình.

+ TCXD 51 : 2006: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 5576 : 1991: Hệ thống cấp thoát nước và quản lý hệ thống cấp thoát nước.

+ TCXD 104 : 1983: Quy phạm kỹ thuật hạ tầng thoát nước mưa đô thị.

+ TCVN 6696 : 2000: Yêu cầu chung về vệ sinh môi tường.

+ TCVN 4449: 1987: Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế.

+ Các bản vẽ quy hoặch san nền, giao thông tỷ lệ 1/500. 

+ Các cơ sở khác có liên quan.


b. Số liệu thiết kế

+ Số liệu cường độ mưa tại Bắc Ninh: 
b=11.61; C=0.2458; n=0.7951

+ Diện tích đất của các lô đất.

+ Các số liệu khác có liên quan.


c. Giải pháp thiết kế

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch hiện tại có hệ thống thoát nước nông nghiệp và hệ thông thoát nước của trục đường trung tâm xã ra TL282. 

- Nhiệm vụ đặt ra cho thoát nước là đảm bảo vận chuyển nước mưa ra khỏi khu vực một cách nhanh chóng tránh sự dềnh tắc, không gây cản trở giao thông. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế thoát nước riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thải ra từ các công trình.

- Mạng lưới thoát nước được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy, trên mạng lưới bao gồm các đường cống tròn bằng BTCT với các đường kính khác nhau (D400-800mm) đảm bảo thu gom và dẫn toàn bộ nước mưa ra khỏi khu vực và tránh sự  chuyển động vòng lại và dềnh tắc.

- Độ dốc của cống thoát nước được thiết kế sao cho vận tốc nước thải trong cống đủ lớn để đảm bảo khả năng tự làm sạch cống và không nhỏ hơn 1/D (D: đường kính của cống). 


d. Tính toán thiết kế.

- Hiện tại toàn bộ khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước được thoát chủ yếu qua các kênh tiêu thuỷ lợi. Do vậy cần có các giải pháp thiết kế hợp lý để phục vụ cho khu vực nghiên cứu.  

          - Theo quy hoạch chung của khu vực.

- Hệ thống thoát nước được thiết kế dự trên têu chuẩn 20TCN-51-84;


- Nước mưa chảy theo lưu vực thiết kế theo quy hoạch chiều cao và định hướng thoát nước cho khu, nước mưa được thu gom qua các hệ thống giếng thu trực tiếp, các giếng thu được bố trí cách nhau khoảng 30m - 35m, sau đó được dẫn tới hệ thống thoát nước theo đường chính của khu và chảy vào hệ thống tiêu nước chung.


* Đường kính trung bình của cống thoát nước, được tính toán như sau:



- Sử dụng ống bê tông cốt thép 1 đầu loe. Đối với ống qua đường chọn ống có tải trọng B và ống không qua đường chọn ống có tải trọng A.



- Cao độ đáy mương được chọn trên cơ sở hệ thống thoát nước tự chảy và phù hợp với quy hoạch.



- Đường ống nước được chọn có D400 mm cho cống ngang qua đường và cống D600mm – D800mm cho các cống chính.



- Tuyến ống dẫn được bố trí nằm dưới lòng đường và dưới vỉa hè.

- Ga thoát nước trên vỉa hè được xây bằng gạch và có tấm đan BTCT, đối với hố ga dưới lòng đường được dùng nắp ga gang, thành đổ bê tông cốt thép.

* Mục đích của tính toán thuỷ lực:

- Đường kính cống chọn là kinh tế nhất, hợp lý nhất.

- Vận tốc dòng chảy đảm bảo không lắng cặn, không xói mòn, phá huỷ đường ống. 

- Độ đầy h/D lấy bằng 1 nước chẩy đầy ống. 

- Độ dốc i đặt cống sao cho đảm bảo điều kiện về vận tốc, độ đầy, độ sâu chôn cống.

- Độ sâu chôn cống nằm trong quy phạm cho phép với vùng đất ít ảnh hưởng của nước ngầm. Độ sâu chôn cống tối đa là 5-6 m. Những vùng đất yếu mực nước ngầm cao thì lấy tối đa 4 - 4.5(m), độ sâu chôn ống tối thiểu 0.7m.

- Cụ thể : Tuân theo quy phạm các yêu cầu sau :

+ Đường kính tối thiểu đường ống thoát nước ngoài phố 400  (mm )

+ Vận tốc lớn nhất theo quy trình tuỳ vật liệu làm ống:

- ống kim loại VMax ( 8 m/s

- ống khác       VMax ( 4m/s

+ Độ dốc tối thiểu IMin = i/d quy định như sau:

d=150

 IMin = 0.008 

          d=700

IMin =0.0014

d=200

 IMin =0.005


d=800

IMin =0.0013

d=300

 IMin =0.004


d=900

IMin =0.0011

d=400

 IMin =0.0025


d=1000
IMin =0.001

d=500

 IMin =0.002


d=1200
IMin =0.0005

d=600
            IMin =0.0017

- Đối với các đoạn cống ở đầu mỗi tuyến do lưu lượng tính toán nhỏ, nên khi tính toán thuỷ lực nếu đường kính tính được nhỏ hơn đường kính tối thiểu thì chọn đường kính thiết kế bằng đường kính tối thiểu. 

* Tính toán thuỷ lực:

- Dòng chảy nước mưa được tính toán theo quy phạm dùng phương pháp cường độ giới hạn, sử dụng công thức tính lưu lượng nước mưa ở các đoạn cống như sau: Qtt (l/s).

Qtt= ( . ( .q . F (l/s).

Trong đó:


Qtt: Lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng lít/ giây (l/s).


(: Hệ số phân bố không đều mưa trên lưu vực thu nước, với các lưu vực nhỏ hơn 200 ha, hệ số này bằng 1.


(: Hệ số dòng chảy, là tỷ số giữa lượng mưa rơi trên lưu vực và lượng mưa chảy vào hệ thống cống (một phần lượng mưa bị ngấm xuống đất). Hệ số này được chọn tuỳ theo cấu tạo mặt phủ của lưu vực hứng nước như sau:

+ Mái nhà và mặt đường bê tông: (= 0.95

+ Mặt đường bằng đá đẽo và mặt đường nhựa: (= 0.6

+ Mặt đường bằng đá hộc: (= 0.45

+ Mặt đường đá dăm  không có chất kết dính: (= 0.4

+ Đường trong vườn bằng sỏi: (= 0.35

+ Mặt đất: (= 0.3

+ Bãi cỏ: (= 0.15

Với Trung tâm dịch vụ và trung chuyển hàng hoá:

Chọn giá trị trung bình: (= 0.85

q: cường độ mưa tính toán cho đoạn cống đang xét, tính bằng lít/giây/hecta (l/s/ha), phụ thuộc vào chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P và thời gian t nước mưa tập trung đến đoạn cống đang xét. 

F: diện tích lưu vực hứng nước của đoạn cống, kể cả của các đoạn cống trước đó tập trung nước vào đoạn cống đang xét, tính bắng hecta (ha), được đo trên bản đồ.

- Công thức tính cường độ mưa tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn như sau:     q=
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Trong đó:

n; C; b : Là những đại lượng phụ thuộc đặc điểm của từng vùng khí hậu:

Tại Bắc Ninh b=11.61; C=0.2458; n=0.7951


q20: Cường độ mưa ứng với thời gian mưa là 20 phút, của trận mưa có chu kỳ lặp lại 1 lần trong 1 năm ( Đây là đại lượng không đổi với từng vùng đã biết) Tại Bắc Ninh có q20=289.9 (l/s.ha).

 P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (chu kỳ tràn cống) tính bằng năm, chu kỳ này đối với các khu vực thiết kế được chọn như sau:

+ Đối với khu dân cư, thành phố nhỏ: P= 0.3 - 1.0 năm.

+ Đối với thành phố lớn, khu công nghiệp lớn: P= 1 - 3 năm.

+ Đối với khu vực đặc biệt quan trọng: P= 5 - 10 năm.

Với Cụm công nghiệp ta chọn P = 5.

+ t: Thời gian mưa tính toán:

t = tmp+tr +tc (phút).

Trong đó:

tmp : Thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất đến rãnh,  nó phụ thuộc vào kích thước hình học của từng khu vực, cường độ mưa và loại mặt phủ (giới hạn 5 -10 phút), chọn 5 phút.

tr : Thời gian nước mưa chảy trong rãnh đến giếng thu nước mưa gần nhất: 

t r ​=1.25
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Trong đó: 

lr: Chiều dài của đoạn rãnh (m).

Vr : Vận tốc nước chảy trong rãnh (m/phút).

1.25: Hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc từ lúc Vr = 0 đến lúc đạt được vận tốc ở cuối rãnh. 

tc :Thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu đến tiết diện tính toán:

tc=2
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Trong đó:

lc: Chiều dài đoạn cống tính toán (m).

Vc: Vận tốc nước chảy trong cống (m/phút

* Thoát nước thải:

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý qua bể tự hoại được đưa ra rãnh thoát nước mưa thoát vào khu vực lân cận khi chưa có hệ thống xử lý nước thải cho toàn khu vực.


+ Lưu lượng cấp cho toàn khu vực là: Q = 293.5m3/ng.đêm =40000/50*100/1000 

+ Lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 90% nước cấp 
[image: image4.wmf]Þ

QSH = 83.16m3/ngđêm.


+ Lưu lượng tính toán của từng đoạn cống được coi nhu chảy vào đầu đoạn cống và được xác định theo công thức:
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Trong đó:
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: Lưu lượng tính toán cho đoạn cống thứ n, (l/s)
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: Lưu lượng nhánh bên đổ vào  đoạn cống thứ n, tính tương tự 
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: Lưư lượng vận chuyển qua đoạn cống thứ n


kch: Hệ số không điều hoà chung, xác định dựa vào tổng lưu lượng nước 
thải của đoạn cống đó.


Giá trị 
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(ở đây, F là tổng diện tích của tất cả các tiểu khu đổ nước thải theo dọc tuyến cống đang xét, qr là lưu lượng riêng của khu vực chứa tiểu khu).

e. Quy hoạch hệ thống cấp nước:


- Chỉ tiêu tính toán:


- Cấp nước sinh hoạt : 120 l/người/ng.đêm


- Nước tưới cây, rửa đường: 1,0 l/m2/1 lần tưới


- Nước PCCC: 15l/s cho 1 đám cháy


- Nước dự phòng, rò rỉ và các nhu cầu khác: 20% ngày trung bình


- Hệ số không điều hoà ngày: Kngày = 1.4


- Số giờ cấp nước trong ngày: 24giờ.

* Nguồn cấp


Nguồn cấp nước cho dự án xẽ được chờ để đấu nối với hệ thống cấp nước sạch của toàn xã.
* Mạng lưới đường ống


- Mạng lưới đường ống cấp nước khu quy hoạch được thiết kế là mạng cụt.


- ống HDPE D50mm cung cấp nước cho các hộ gia đình.


- Đường ống dùng cho toàn khu HDPE, ống PCCC dùng D110mm. 


- Độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đất 0.5m, ống qua đường xe chạy độ sâu chôn ống không được nhỏ hơn 0.9m.


- Trên mỗi đường ống đặt tê chờ 32 (có nút bịt) để đấu nối với ống cấp nước cho các hộ dân.

* Hệ thống chữa cháy


- Khi có cháy xảy ra, xe cứu hoả sẽ lấy nước từ các họng cứu hoả trên các trục đường đã được bố trí trong khu quy hoạch.


- Bên trong các công trình cần được thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.

f. Quy hoạch hệ thống cấp điện:
* Cơ sở thiết kế

- Căn cứ theo quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia về quy hoạch xây dựng năm 2008 :

- QĐ 04/2008/QĐ-BXD “Quy chuẩn xây dựng kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”.

- 11 TCN 18-2006: Quy phạm trang bị điện (Phần 1- quy định chung)

- 11 TCN 19-2006: Quy phạm trang bị điện (Phần 2- hệ thống đường dẫn điện)

- 11 TCN 20-2006: Quy phạm trang bị điện (Phần 3- thiết bị phân phối&trạm biến áp)

- 11 TCN 21-2006: Quy phạm trang bị điện (Phần 4- bảo vệ và tự động)

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường giao thông TCXDVN 259 – 2001

* Giải pháp thiết kế

- Nguồn điện


Điểm đấu nối cấp điện cho cỏc hộ trong khu quy hoạch đấu nối nguồn điện hiện cú cấp cho cỏc thụn, điểm đấu và cụng suất sẽ được thoả thuận với cơ quan quản lý điện khi thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự ỏn.


Chỉ tiờu thiết kế: - Nhà liền kề 2,5KW/hộ




       - Chiếu sáng giao 1 pha: 7,5KW/km

g. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

Cơ sở thiết kế

Định hướng quy hoạch mạng lưới thông tin bưu điện Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Viễn thông Bắc Ninh là một doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). 

Giải pháp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch mặt bằng chung của đồ án.


Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.
 
 Phạm vi thiết kế 

Thiết kế này tính toán nhu cầu và thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống mạng thông tin liên lạc trong phạm vi Dự án. 

Thiết kế tính toán số lượng thuê bao, có tính đến dự phòng cho việc mở rộng dân cư và dịch vụ viễn thông đến 2025. Đồng thời thiết kế cơ sở này cũng tính toán dự phòng cho hệ thống cống bể ngầm để phát triển các các dịch vụ trong tương lai như FTTH/ FTTO (cáp quang đến tận nhà/ tận văn phòng), cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, thuê cơ sở hạ tầng để phát triển mạng viễn thông cố định, Internet, di động, WiMax, truyền hình cáp.

Thiết kế này cũng xác định rõ không bao gồm hệ thống tổng đài nội hạt/ MSAN (nút truy nhập đa dịch vụ - Multi Services Access Node), giá phối dây chính MDF, mà đây là phần do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (chẳng hạn VNPT/Hanoi Telecoms, Viettel Telecom,) đầu tư.

Chỉ tiêu thiết kế

- Khu dân cư : 01 thuê bao/ hộ


- Các tiêu chuẩn khác để thiết kế hệ thống mạng viễn thông (cho nhà cung cấp):

- Cấp độ dịch vụ GoS cam kết
: 2%

- Số cuộc gọi trong giờ cao điểm 
: 6 BHCA/thuê bao

- Thời gian chiếm giữ cuộc gọi trung bình
: 120 giây (2 phút)

- Tỉ lệ lưu lượng cuộc gọi nội bộ/ gọi ra
: 20/ 80%

Chương IV

Bố cục quy hoạch kiến trúc

4.1. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế ( không thay đổi).
· Phù hợp với quy hoach chung của khu vực.

· Tạo khả năng sử dụng đất tối đa.

· Các lô đất có sự liện hệ phù hợp với nhau.

· Có tính khả thi và kinh tế cao.

· Đảm bảo cảnh quan khu vực, đặc biệt khu vực xung quanh đã quy hoạch được phê duyệt.

· Đảm bảo môi trường vệ sinh khu vực, gắn kết các khu dân cư và đô thị lân cận.

4.2. Phương án cơ cấu sử dụng đất ( không thay đổi).

Trên cơ sở các chỉ tiêu KTKT, nguyên tắc thiết kế và chức năng chính trong Khu nhà ở các phương án tổ chức không gian như sau:


Cơ cấu phân khu chức năng và sử dụng đất đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung cho toàn bộ khu vực (theo quy hoạch chung).


 Điểm dân cư được liên hệ với khu lân cận qua hệ thống đường liên thôn đã được bê tông hóa.

4.3. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất:

Thực hiện giai đoạn 1 : Điểm dân cư thôn Bùng và thôn Gia Phú (khu số 2) quy hoạch được duyệt có diện tích S= 32.797,9m2 .Sau khi điều chỉnh ranh giới diện tích hai khu S=34.002,2m2 cơ cấu sử dụng đất tại thôn Bùng và thôn Gia Phú khu số 2 như sau .
+ Thôn Bùng, thôn Gia Phú (khu số 2): 
	TT
	Loại đất
	Phê duyệt theo QĐ số 1141/QĐ-UBND ngày 18/12/2014
	Điều chỉnh

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Diện tích
	Tỷ lệ

	
	
	( m2 )
	 ( % ) 
	( m2 )
	 ( % ) 

	1
	Đất nhà ở
	18.232,90
	55,59
	16.897,10
	49,69

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe
	1.544,30
	4,71
	1.563,30
	4,60

	3
	Đất cây xanh
	2.909,90
	8,87
	3.111,00
	9,15

	4
	Đất đường giao thông
	10.110,80
	30,83
	12.430,80
	36,56

	Tổng diện tích quy hoạch
	32.797,90
	100,00
	34.002,20
	100,00


Thực hiện giai đoạn 2 : Diện tích quy hoạch 28.962,6m2. Trong đó:
+ Thôn Phương Độ: 

	TT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất nhà ở  5.2815-2.4-0.05-0.5-2 
	8.740,9
	65,13

	2
	Đất đường giao thông
	4.316,1
	32,16

	3
	Đất hạ tầng
	363,0
	2,71

	
	Tổng cộng
	13.420,0
	100


+ Thôn Đìa 

	TT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất nhà ở  5.2815-2.4-0.05-0.5-2 
	4.028,8
	54,36

	2
	Đất đường giao thông
	3.048,3
	41,13

	3
	Đất hạ tầng
	334,0
	4,51

	
	Tổng cộng
	7.411,1
	100


+ Thôn Gia Phú (khu số 1)

	TT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất nhà ở  5.2815-2.4-0.05-0.5-2 
	4.797,1
	58,99

	2
	Đất đường giao thông
	3.093,6
	38,05

	3
	Đất hạ tầng
	240,8
	2,96

	
	Tổng cộng
	8.131,5
	100


4.3.1. Đất xây dựng nhà ở liền kề ( thay đổi).
Đất ở giai đoạn 1. Tổng số diện tích đất ở thôn Bùng và thôn Gia Phú khu số 2 có diện tích sau điều chỉnh là 16.714,2m2
Đất ở các điểm thuộc giai đoạn 2 không thay đổi.
4.3.2. Đất giao thông ( thay đổi). 
Sau điều chỉnh đất giao thông giảm mặt cắt các tuyến đường không thay đổi.
Đất giao thông thôn Bùng và Gia Phú (khu số 2) thay đổi sau điều chỉnh 12.430,8m2.

Đất giao thông ở các điểm thuộc giai đoạn 2 không thay đổi.

* Mặt cắt các tuyến đường trục trung tâm không thay đổi


17,5m = ( 5,0+ 7,5+ 5,0 )m.


16,0m = ( 4,5 + 7,0 + 4,5 )m.

22,5m = ( 6,5 + 10,0 + 6,5 )m.
* Mặt cắt các tuyến đường khu ở không thay đổi


14,0m = ( 3,25+ 7,5+ 3,25 )m.


16,0m = ( 1,5 + 7,0 + 3,5 )m.

4.3.3 Đất cây xanh, hạ tầng ( thay đổi).

Các điểm dân cư căn cứ vào thực tế bố trí tập trung hay phân tán cây xanh trên vỉa hè để phù hợp với hiện trạng đã có hoặc phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt. Với khu có diện tích tập chung lớn được thiết kế thành công viên cây xanh và làm lõi cho các khu ở tạo cảnh quan cải thiện môi trường sống cho người dân, đối với khu có diện tích nhỏ thì bố trí cây xanh trên vỉa hè và gắn kết các khu cây xanh xung quanh khu nhà ở theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Sau điều chỉnh đất cây xanh giai đoạn 1 thay đổi sau điều chỉnh có diện tích 3.111,0m2. Diện tích cây xanh giai đoạn 2 không thay đổi.
4.4. Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan ( không thay đổi).
Căn cứ vào vị trí quy hoạch, mối liên hệ khu đất quy hoạch với các tuyến đường và khu dân cư hiện có tiến hành nghiên cứu tổ chức không gian chia các khu nhà ở liền kề theo hai hướng bám vào trục đường liên thôn, liên xã và các trục đường bê tông hiện có. Riêng khu đất thuộc thôn Gia Phú (khu số 2) với diện tích 29.867,6m2 được thiết kế mở với tâm là lõi cây xanh, sung quanh được bao bọc bởi các tuyến đường liên thôn đã xây dựng nối với TL282, đây là khu ở được thiết kế đầy đủ các khu chức năng: khu cây xanh, khu hạ tầng kỹ thuật,..
Chương V
Kết luận và kiến nghị

6.1. Kết luận.
Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương huyện Gia Bình sau khi điều chỉnh vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung tính chất đồ án đã được phê duyệt theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình. Đồng thời điều chỉnh giai đoạn thực hiện, điều chỉnh ranh giới quy hoạch điểm dân cư thôn Bùng và thôn Gia Phú khu số 2 đảm bảo phù hợp với nhưu cầu sử dụng đất của địa phương, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.
6.2. Kiến nghị.
Trên đây là toàn bộ nội dung thuyết minh Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương huyện Gia Bình. Để đẩy nhanh hoàn thành xây dựng nông thôn mới của xã Bình Dương .

UBND xã Bình Dương kính đề nghị phòng Kinh tế hạ tầng huyện Gia Bình thẩm định trình UBND huyện Gia Bình phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương huyện Gia Bình để dự án sớm được thực hiện và triển khai các bước tiếp theo.
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